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1. Giới thiệu 

Bài toán chúng ta sẽ xét dưới đây được 
thực hiện trên phương pháp số với số liệu 
thực tiễn. Thị trường chứng khoán Việt 
Nam (TTCKVN) đã tồn tại và phát triển 
được hơn 27 tháng. Trong suốt thời gian 
hoạt động đó, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm 
các phương pháp tính toán hiệu quả để có 
thể điều chỉnh hành vi đầu tư, kể cả đầu cơ. 
Vì vậy, việc đưa ra một phương pháp số, dựa 
trên các kết quả lý thuyết có ý nghĩa thực 
tiễn rất cao, và không chỉ là mối quan tâm 
của người trực tiếp đầu tư. Trên thực tế, 
khắp nơi trên thế giới, các công ty tài chính, 
tư vấn và nhóm tính toán liên tục cải thiện 
các phương pháp số phục vụ ứng dụng trong 
đời sống kinh tế. Bài viết không nằm ngoài 
mục tiêu này, sẽ trực tiếp thực kiểm trên số 
liệu thống kê. Chúng tôi trân trọng cảm ơn 
Công ty tài chính Mezon (Mezfin) đã cung 
cấp số liệu từ cơ sở dữ liệu chính xác, khoa 
học và đầy đủ. 

Một cách tóm tắt, phương pháp số 
Sharpe-Lintner-Mossin được hình thành từ 
việc mở rộng mô hình toán một thời kỳ của 
Markowitz. Các kết quả khoa học nền tảng 
được phát hiện từ việc kết hợp tài sản phi 
rủi ro (rủi ro bằng không), chính là trái 
phiếu kho bạc chính phủ, với các tài sản rủi 
ro, được trình bày trong ấn phẩm của các 
nhà khoa học W. Sharpe (1964), J. Lintner 
(1965) và J. Mossin (1966). Tuy nhiên, các 
nhà khoa học này đưa ra mô hình tổng quát, 
với số liệu toàn thị trường, vốn dĩ được tổ 
chức rất khoa học ở các nước phát triển. 
Điều này, chúng tôi không có được. Vì thế 
phương pháp số ứng dụng ở đây cho 5 cổ 

phiếu đầu tiên tồn tại trên TTCKVN, có 
chuỗi số liệu đủ dài để phản ánh hành vi lợi 
suất. Kết quả quan trọng nhất là tính ứng 
dụng cao, khả năng tính toán chính xác, góp 
phần phát triển nhận thức và phương pháp 
đầu tư. 

2. Phương pháp luận và số liệu 

2.1. Phương pháp luận 

Trước tiên ta xem xét cơ sở khoa học của 
phương pháp tối ưu hóa đầu tư chứng khoán 
có rủi ro của H. Markowitz  như hệ tiền đề 
cho việc mở rộng mô hình số Sharpe-
Lintner-Mossin. 

Mô hình Markowitz: 

Về bản chất là phần phát triển ứng dụng 
quan trọng của giải tích lồi, do Markowitz 
đưa ra lần đầu tiên năm 1952, cùng với một 
số phương pháp qui hoạch tuyến tính. Có 
thể nói đây là một trong những công trình 
kinh điển tính toán khoa học và có cơ sở 
vững chắc. Mô hình có dạng: 

Min = X’WX 2
pδ

s.t. 

X’E= Ep

X’U = 1 
Trong đó: 
E = (E1, E2, ..., E5)’ 

U = (1,1,...,1)’    và X = (X1, X2, ..., Xk)’ là 
véc - tơ tỉ trọng đầu tư trong danh mục tài 
sản tài chính. Việc giải bài toán này được 
trình bày tóm tắt dưới đây (độc giả có thể 
tham khảo V.Q.Hoàng & N.T.Vinh (2001)  
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Như vậy, ta có thể viết dạng nghiệm giải 

tích rút gọn của quá trình tối ưu hóa này: 
về chi tiết của phương pháp nghiệm giải tích 
của Markowitz). Dưới đây sẽ mô tả tóm tắt 
phương pháp và kết quả. X = GE  + H p

U
d
a

d
cG 11

ΩΩ
−− −Ε=Trước tiên hàm Lagrange của hàm mục 

tiêu được xác lập: 
bằng cách đặt: , và 

Ε−= ΩΩ
−− 11

d
aU

d
bHL(X, λ1, λ2,) = X’ΩX + 2 λ1 (Ep-X’E) + 2λ2(1-X’U)  

Rồi ta khai triển được hệ: 
Tiếp theo, thay trở lại mô hình ban đầu, 

và đặt: X = λ1Ω-1E+λ2Ω-1U 

E’X = Ep = λ1E’Ω-1E+λ2E’Ω-1U 

d
a2k1 = d

ck2 =d
bk0 = ; ;   

U’ = 1 = λ1U’Ω-1E+λ2U’Ω-1U 

a = U’Ω-1E phương trình toàn phương của phương 
sai theo kỳ vọng lợi suất có dạng: b = E’Ω-1E 

 kkk 0p1
2
p2

2

p ++= ΕΕδc = U’Ω-1U 
2d = bc - a Mô hình Sharpe-Lintner-Mossin: 

Trên thực tế ta đã có được phương trình bậc 
nhất sau: 

Trên thực tế, việc loại tài sản phi rủi ro 
khỏi mô hình tối ưu hóa không cần thiết. 
Ngược lại, đưa thêm tài sản phi rủi ro, ví dụ 
trái phiếu kho bạc ngắn hạn như sẽ xét 
trong bài toán ứng dụng, hoàn toàn có thể 
góp phần tối ưu hóa hành vi đầu tư. Mô 
hình mở rộng Sharpe-Lintner-Mossin đề cập 
đến vấn đề này. ở đây, chúng ta không xét 
các vấn đề rộng hơn như định giá tài sản 
vốn (CAPM), mà tập trung vào hành vi khi 
tài sản phi rủi ro được bổ sung. Về mặt hình 
học, ta có: 

λ1b + λ2a = Ep 

λ1a + λ2c = 1 

d
acE p

−
=λ1

Nghiệm thu được là: ; 

d
cEb p−=λ 2

. véc -tơ X cần tìm có dạng giải 

tích: 
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Điều chúng ta quan tâm, về định tính, là 

tiếp tuyến kẻ từ (r ,0) qua Mpf  là đường khả 
thi đầu tư. Ta gọi M  là danh mục thị 

trường, trong trường hợp danh mục này có 
tính chất tương đối đại diện cho nhóm đông 
các cổ phiếu, chẳng hạn  mô phỏng hành vi  

p
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Chúng tôi đề xuất việc đưa ra dấu hiệu 

lựa chọn lợi ích lớn nhất của đầu tư danh 
mục. Kẻ một đường nối (r

của một chỉ số chứng khoán.  

Ta cần điều chỉnh mô hình như sau. 
TTCKVN không cho phép bán khống do đó, 
điều quan trọng bậc nhất của mô hình tối ưu 
là ràng buộc bổ sung: 

, Mf p’)  và kẻ một 
đường song song với trục hoành. Ta thu được 

∡α, và việc so sánh sẽ theo: max(tan(α)), tạm 
gọi là dấu hiệu ưu tiên. Bản chất của việc sử 
dụng hệ số ưu tiên theo đề xuất của chúng 
tôi chỉ đơn giản là lựa chọn hệ số góc lớn 
nhất, nhằm tối đa hóa hành vi hàm hiệu 
dụng. 

Xi ≥0; ∀i

Trong trường hợp này, nghiệm giải tích 
hầu như không khả thi, và phương pháp số 
thông qua lập trình. Xét một trường hợp lý 
thuyết như sau. Giả sử nghiệm của phương 
pháp số được biểu diễn qua chấm thứ hai 
(nằm dưới tiếp điểm danh mục thị trường, ở 
hình vẽ trên), như vậy ta có thể tìm được 
một tập hợp các điểm khác, cùng thoả mãn 
hệ hàm tối ưu có bổ sung ràng buộc không 
âm. Vậy cần có dấu hiệu cho quá trình lựa 
chọn các điểm danh mục sao cho kết quả tối 
ưu. Đây là trái tim lý thuyết của Sharpe-
Lintner-Mossin được điều chỉnh trong 
trường hợp của chúng ta. 

2.2. Số liệu 

Dưới đây là trình bày vắn tắt về dữ liệu 
của mô hình. Dựa trên cơ sở dữ liệu của 
Công ty Tài chính Mezon (Mezfin), chúng tôi 
đưa ra một danh mục 5 cổ phiếu, bao gồm 
REE, SAM, HAP, TMS, và LAF. Gói số liệu 
kết thúc ở phiên 386. Theo đó các phần tử 
đầu vào là véc-tơ lợi suất trung bình tuần và 
ma trận hiệp phương sai (các phần tử trên 
đường chéo là phương sai): 

 
 0.001875   0.005848 0.002976 0.002760 0.003775 0.003713

 0.005732  Và  0.002976 0.003058 0.002177 0.002933 0.002766

Ω =E = 0.007203   0.002760 0.002177 0.005765 0.003088 0.002610

 0.009474   0.003775 0.002933 0.003088 0.004797 0.003879

 0.002234   0.003713 0.002766 0.002610 0.003879 0.005067

 
3. Phương pháp số, kết quả và so sánh Các số liệu này vừa là điều kiện cần, và 

điều kiện đủ cho tiến hành các nghiên cứu 
trên nghiệm số dưới đây. 

Trong trường hợp tìm nghiệm giải tích, ta 
thu được kết quả thực nghiệm như sau: 

 
 416.7036761 -183.0819705 -19.21914346 -119.4704812 -104.1056795  

 -183.0819705 938.6783828 -52.06799327 -294.5225463 -125.-170026  

-19.21914346 -52.06799327 270.3801565 -128.1847935 1.348816626  Ω-1 = 

 -119.4704812 -294.5225463 -128.1847935 816.1567382 -310.4656741  

 -104.1056795 -125.9170026 1.348816626 -310.4656741 579.4082482  

 
 -52.48575288    0.254266592 

 2.362277663  Và  0.796307193 

H = G = 0.475916906   0.203932406 

 134.0502938    -0.820617167

 -84.40273552    0.566110976  
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và các hệ số của phương trình bậc hai biểu 
diễn biên hiệu dụng là: 

(So sánh với V.Q.Hoàng và N.T.Vinh 
(2001), kết quả này đã dịch chuyển đáng kể, 
do hai quá trình động học khác nhau của cả 
lợi suất lẫn phương sai, tương ứng với quan 
điểm méo phương sai trên mẫu nhỏ). Đồ thị 
nghiệm giải tích trường hợp không ràng 
buộc. 

k0 = 0.003727911 
k1 = -0.325750618 
k2 = 30.47855143 
Như vậy, phương trình quan hệ có dạng: 

0037279.03257506.0478551.30 p
2
p

2

p +−= ΕΕδ
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Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là tối ưu hóa 

phương pháp số. Chúng tôi tiến hành công việc 
dựa trên thuật toán tối ưu hóa phi tuyến, môi 
trường Mathematica của Culioli (1994). Việc tìm 
kiếm nghiệm số hoàn toàn đơn giản. Sử dụng 
thuật toán chung nói trên, chúng tôi viết lại hàm 
mục tiêu (toàn phương) cho phương trình trung 
bình-phương sai, và truyền tham số vào cho solver 
tìm kiếm cực tiểu cục bộ. Rõ ràng, kết quả sẽ là 
các điểm rời rạc, khi ta thay đổi tham số hàm mục 
tiêu, cụ thể là phương sai hoặc lợi suất kỳ vọng. 
Đồ thị nghiệm phương pháp số với ràng buộc thị 
trường dưới đây là các điểm toạ độ tìm được qua 
việc tối hóa theo phương pháp trên: 

Đồ thị ở hình trên cho thấy các điểm rời rạc, và 
biến động kh  ̧kỳ dị, mặc dù ta đã lấy các điểm rất 
gần nhau về mặt hình học. Lưu ý, điểm nằm trên 
trục tung chính là số liệu thực của (rf,o). Nếu so 
sánh với dạng đồ thị nghiệm giải tích phía trên, 
thì không thể so sánh về tính đẹp của kết quả. 
Tuy vậy, tính xác thực của nghiệm trên môi 
trường ràng buộc được công nhận. Trong những 
trường hợp tối ưu hóa nhiều phương trình ràng 
buộc như trên, việc xử lý lựa chọn theo dấu hiệu là 
cần thiết. Do vậy, dưới đây là đồ thị của các hệ số 
góc được lựa chọn. 

Dấu hiệu )ưu tiên (tan(alpha)
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Kết hợp tài sản phi rủi ro
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Cụ thể về tính toán theo phương pháp số, 

ta thu được bảng kết quả dưới đây. Bảng cho 
thấy các giá trị của dấu hiệu thay đổi thất 
thường. Do đó, quá trình lựa chọn là do người 

Dấu hiệu ưu tiên (tan(alpha))

Kết hợp tài sản phi rủi ro 
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sử dụng. Ví dụ, khi xác định rõ được khoảng 
mục tiêu lợi suất, dấu hiệu sẽ được xem xét cả 
về giá trị tuyệt đối cũng như so sánh tốc độ 
tăng khi các tham số khác thay đổi. 

 
Lợi suất kỳ 

vọng 
Dấu hiệu ưu 

tiên 
Phương sai 

 

0.00357311 0.001 -0.0322925

0.00318978 0.002 0.277328

0.00346132 0.0015 0.1111181

0.00331214 0.0025 0.4180425

0.00320129 0.003 0.588705

0.00308928 0.0035 0.7719

0.00306815 0.004 0.9401807

0.00305183 0.0045 1.1090445

0.00304204 0.005 1.2769771

0.00304628 0.0055 1.4393343

0.00304736 0.006 1.6029007

0.00305384 0.007 1.926956

0.00309585 0.008 2.2238207

0.00309941 0.0085 2.3825875

0.00324755 0.009 2.4278657

0.00342097 0.010 2.5971042

0.00389795 0.012 2.7923948

0.00438380 0.013 2.7110305

0.00451748 0.014 2.8521688

0.00458886 0.015 3.0257222
 

Các điểm xét lân cận sẽ giúp ta có tương 
quan so sánh. Lấy ví dụ, với nghiệm số tại 
điểm phương sai bằng 0.00438380, và lợi suất 
kỳ vọng là 0.013, thì hệ số lại giảm đi. Như 
vậy, không thể chọn phương án này, mà cân 
nhắc giá trị đứng trước hay sau, theo mức rủi 
ro thích hợp cho lựa chọn. 

Như vậy, trong bài viết này chúng ta đã 
xem xét một ứng dụng quan trọng của bài 

toán tối ưu hóa danh mục đầu tư, trong điều 
kiện mở rộng có ràng buộc thị trường. Phương 
pháp số cho kết quả, và ta cũng phát triển 
dấu hiệu so sánh cho việc lựa chọn. Dấu hiệu 
ưu tiên đã xét là đề xuất riêng của chúng tôi 
và cần thiết, vì trong trường hợp cụ thể này, 
bản thân danh mục không phải là danh mục 
thị trường, mà chỉ gói gọn trong nhóm 5 cổ 
phiếu xem xét. Tính ứng dụng của bài toán 
khá cao, và có thể là dấu hiệu chung cho các 
nhà phân tích trường phái trung bình-phương 
sai./. 
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